MẪU ĐƠN bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng
(MĐ 01/XD/HHBH/2009)
(Ban hành kèm theo Công văn số 182/HHBH/2009 ngày 23 tháng 9 năm 2009

của Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam)
Trên cơ sở Người được bảo hiểm đã gửi cho DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM giấy yêu cầu bảo hiểm (Giấy yêu cầu bảo hiểm này được xem như là một bộ phận không tách rời của Đơn bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng, sau đây gọi tắt là đơn bảo hiểm), đã nộp hoặc đồng ý nép (bằng văn bản) cho DOANH NGHIỆP bảo hiểm số phí bảo hiểm nêu trong Giấy chứng nhận bảo hiÓm/Hợp đồng bảo hiểm (GCNBH/HĐBH) kÌm theo và tuân theo các Điều khoản, Điều kiện, các Điểm loại trừ quy định trong Đơn bảo hiểm, DOANH NGHIỆP bảo hiểm sẽ trả tiền bồi thường cho Người được bảo hiểm theo cách thức và qui định dưới đây.
Các điểm loại trừ chung

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây nên bởi các rủi ro sau:

a) Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, chiến sự (dù tuyên chiến hay không tuyên chiến), nội chiến, bạo loạn, cách mạng, khởi nghiã, binh biến, nổi loạn, đình công, bãi công, bế xưởng, bạo động của quần chúng, hành động quân sự hay lực lượng tiếm quyền, hành động của nhóm người hay những người thù địch - đại diện hay có liên quan tới các tổ chức chính trị, âm mưu, tịch biên, trưng dụng cho quân đội,  tịch thu, phá hoại hay phá huỷ theo lệnh của chính phủ hợp hiến hoặc trên thực tế đang nắm quyền hoặc theo lệnh của bất cứ nhà đương cục nào;

b) Phản ứng hạt nhân, phóng xạ hạt nhân hay nhiễm phóng xạ;

c) Hành động cố ý hay cố tình sơ xuất của Người được bảo hiểm hay đại diện của họ;

d) Ngừng công việc dù là toàn bộ hay một phần.

Trong các trường hợp khiếu tố, kiện tụng hay kiện cáo mà  Doanh nghiệp bảo hiểm cho là do có điểm loại trừ a) nói trên, các tổn thất hay trách nhiệm nào đó không được bồi thường theo đơn bảo hiểm này thì việc chứng minh rằng các tổn thất hay trách nhiệm đó thuộc trách nhiệm bảo hiểm là nhiệm vụ của Người được bảo hiểm.

Thời hạn bảo hiểm

Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bắt đầu từ lúc khởi công công trình hoặc sau khi dì xong các hạng mục có tên trong GCNBH/HĐBH xuống công trường. Trừ trường hợp HĐBH được ký kết sau khi công trình đã khởi công thì hiệu lực hợp đồng được xác nhận trong hợp đồng bảo hiểm
Sau khi từng phần của công trình được bảo hiểm đã được bàn giao và đưa vào sử dụng thì trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chấm dứt  đối với phần đó.

Hợp đồng bảo hiểm này sẽ chấm dứt hiệu lực chậm nhất vào ngày quy định ghi trong GCNBH/HĐBH. Mọi sự kéo dài thời hạn bảo hiểm (sự gia hạn) đều phải được Doanh nghiệp bảo hiểm đồng ý bằng văn bản.

đIều kiện chung

1. Việc Người được bảo hiểm tuân thủ và chấp hành đúng các điều khoản của Đơn bảo hiểm này về những việc mà Người được bảo hiểm có nghĩa vụ phảI làm hay thực hiện, và việc khai báo, trả lời câu hỏi trong Bản câu hỏi và Giấy yêu cầu bảo hiểm sẽ là điều kiện tiên quyết để ràng buộc trách nhiệm bồi thường của Doanh nghiệp bảo hiểm.
2. GCNBH/HĐBH và các phần I va II được trình bày sau đây được coi là các bộ phận cấu thành và nằm trong  Đơn bảo hiểm, và cụm từ "Đơn bảo hiểm" xuất hiện ở bất cứ đâu trong hợp đồng bảo hiểm này được coi là bao gồm GCNBH và các Phần được trình bày phía sau. Bất kỳ một từ hay cụm từ nào có giảI nghĩa kèm theo ở trong một phần nào đó của Đơn bảo hiểm này, hay trong GCNBH hoặc trong các Phần của Đơn bảo hiểm này thì dù xuất hiện ở đâu từ hoặc cụm từ đó cũng mang cùng một ý nghĩa như vậy.

3. Người được bảo hiểm, bằng chi phí riêng của mình, phải thực hiện mọi biện pháp đề phòng hợp lý cần thiết để hạn chế tổn thất hay trách nhiệm có thể xảy ra và phải tuân thủ mọi qui định của pháp luật và kiến nghị của các nhà sản xuất.

4. a) Vào bất kỳ thời gian hợp lý nào, Đại diện của Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền xem xét và kiểm tra rủi ro được bảo hiểm, và Người được bảo hiểm có nghĩa vụ cung cấp cho đại diện của Doanh nghiệp bảo hiểm mọi chi tiết, thông tin cần thiết để đánh giá rủi ro được bảo hiểm,

b) Người được bảo hiểm phải lập tức thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng điện tín và bằng văn bản bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào đối với các rủi ro được bảo hiểm  và bằng  chi phí của mình , phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết mà hoàn cảnh yêu cầu và nếu cần thì có thể điều chỉnh phạm vi bảo hiểm và/hoặc phí bảo hiểm cho phù hợp.

Người được bảo hiểm không được tự ý tiến hành hay chấp nhận bất cứ sự thay đổi quan trọng nào làm tăng mức độ rủi ro bảo hiểm, trừ khi việc đó được Doanh nghiệp bảo hiểm chấp thuận bằng văn bản.

5. Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Đơn bảo hiểm này, Người được bảo hiểm phải:

a) Lập tức thông báo ngay cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất,

b) Thực hiện mọi biện pháp phù hợp với  khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất,

c) Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của Doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.

d) Cung cấp mọi thông tin và chứng từ, văn bản theo yêu cầu của Doanh nghiệp bảo hiểm.

e) Thông báo ngay cho cơ quan Công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

Trong mọi trường hợp, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm phát sinh từ tổn thất đó nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố Người bảo hiểm không nhận được thông báo tổn thất.

Sau khi thông báo cho Doanh nghiệp Bảo hiểm, Người được bảo hiểm nếu tiến hành sửa chữa hay thay thế (kể cả hư hỏng nhỏ) nhất thiết phảI có sự chấp thuận bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm. Trong trường hợp khác, nếu Doanh nghiệp bảo hiểm hay đại diện của họ không tiến hành giám định trong một thời gian được xem là hợp lý xét theo tình hình thực tế thì Người được bảo hiểm có quyền xúc tiến việc sửa chữa hay thay thế. 

Trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này đối với bất kỳ hạng mục bị tổn thất nào  sẽ chấm dứt nếu hạng mục đó không được sửa chữa kịp thời và chu đáo.

6. Người được bảo hiểm với chi phí do Doanh nghiệp bảo hiểm chịu, phải thực hiện, phối hợp thực hiện và cho phép thực hiện mọi hành động và mọi công việc xét thấy cần thiết hay theo yêu cầu của Doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo vệ các quyền lợi đối với tài sản hay quyền miễn trách hay tiền đòi bồi thường từ Người thứ ba (khác với những Người được bảo hiểm theo Đơn bảo hiểm này), về những khoản mà Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ được hưởng hay có thể được hưởng hoặc được thế quyền sau khi đã thanh toán hay bồi thường tổn thất theo Đơn bảo hiểm này dù cho những hành động hay việc làm đó là cần thiết hay được yêu cầu thực hiện trước hay sau khi Doanh nghiệp bảo hiểm bồi thường cho Người được bảo hiểm.

7. Nếu có sự tranh chấp về số tiền bồi thường theo đơn bảo hiểm (trách nhiệm được chấp nhận theo cách khác), thì việc tranh chấp sẽ chuyển cho một Trọng tài quyết định. Trọng tài này do hai bên chỉ định bằng văn bản hoặc nếu hai bên không nhất trí được một trọng tài chung thì vấn đề sẽ được chuyển cho hai Trọng tài, mỗi bên chỉ định một Trọng tài bằng văn bản trong vòng một tháng, kể từ khi một trong hai bên gửi văn bản yêu cầu phía bên kia cũng làm như vậy hoặc trong trường hợp hai Trọng tài không nhất trí được với nhau thì cùng nhau chỉ định một Trọng tài chung trước khi đưa  tranh chấp ra giảI quyết . Trọng tài chung sẽ ngồi với hai Trọng tài kia và chủ tọa cuộc họp của họ. Phán quyết của cuộc họp sẽ là điều kiện tiên quyết đối với tính chất đúng đắn của việc khiếu tố chống Doanh nghiệp bảo hiểm. Nếu một trong hai bên không chấp thuận giảI quyết bằng trọng tài thì việc giảI quyết tranh chấp sẽ đưa ra toà án xét xử.

8. Nếu có sự khiếu nại gian lận hay khai báo sai (được đưa ra hay hỗ trợ cho khiếu nại đó) hay nếu Người được bảo hiểm hoặc Người thay mặt họ sử dụng những phương tiện hay thủ đoạn gian lận nhằm kiếm lời qua đơn bảo hiểm này hoặc nếu khiếu nại đòi bồi thường bị khước từ mà không có việc tiến hành tố tụng trong vòng ba tháng kể từ khi từ chối, hoặc kể từ khi Trọng tài hay toà án ra phán quyết thì tất cả các quyền lợi theo Đơn bảo hiểm này sẽ không có giá trị.

9. Nếu vào thời điểm phát sinh khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này mà có bất kỳ một Đơn bảo hiểm nào khác cũng bảo hiểm tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường nhiều hơn tỷ lệ của họ đối với khiếu nại về tổn thất vật chất hay trách nhiệm đó.

Phần I - Tổn thất vật chất 
Trong Phần này, Doanh nghiệp bảo hiểm thoả thuận với Người được bảo hiểm rằng nếu vào bất kỳ lúc nào trong thời hạn bảo hiểm, một hạng mục nào đó có tên trong GCNBH/HĐBH hay bất kỳ bộ phận nào của hạng mục đó bị tổn thất vật chất bất ngờ và không lường trước được do bất kỳ nguyên nhân nào khác với những nguyên nhân bị loại trừ dưới đây và với mức độ cần thiết phải sửa chữa hoặc thay thế, thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất đó theo quy định dưới đây bằng tiền, bằng cách sửa chữa, thay thế (tuỳ Doanh nghiệp bảo hiểm lựa chọn), mức bồi thường đối với từng hạng mục ghi trong GCNBH/HĐBH sẽ không vượt quá số tiền được ghi tương ứng với hạng mục đó và sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm bồi thường đối với mỗi sự cố (nếu qui định rõ) và tổng cộng lại, toàn bộ số tiền bồi thường không vượt quá tổng số tiền được bảo hiểm ở Phần này như quy định trong GCNBH/HĐBH.

Doanh nghiệp bảo hiểm cũng sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm chi phí dọn dẹp hiện trường sau khi xảy ra sự cố dẫn đến khiếu nại theo Đơn bảo hiểm này với điều kiện là số tiền đó phải được quy định trong GCNBH/HĐBH.

Điều khoản loại trừ chỉ áp dụng riêng cho Phần I

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với:
a) Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm phải tự chịu trong mọi sự cố;

b) Tất cả các loại tổn thất có tính chất hậu quả, bao gồm tiền phạt, tổn thất do chậm trễ, do không đảm bảo công việc, thiệt hại hợp đồng.

c) Những tổn thất do thiết kế sai

d) Những chi phí thay thế, sửa chữa, chỉnh lý khuyết tật của nguyên vật liệu hoặc tay nghề, tuy nhiên loại trừ này chỉ hạn chế trong chính những hạng mục bị ảnh hưởng trực tiếp, còn tổn thất của các hạng mục khác xảy ra do một tai nạn là hậu quả của nguyên vật liệu bị khuyết tật hoặc tay nghề thì không bị loại trừ;

e) ăn mòn, mài mòn, ô xy hoá, mục rữa do ít sử dụng hay do điều kiện áp suất, nhiệt độ bình thường;

f) Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị xây dựng do nứt vỡ, hỏng hóc hoặc trục trặc về điện hoặc về cơ, lỗi, nứt vỡ hay trục trặc, do chất lỏng làm nguội máy hoặc dung dịch khác bị hoá đông hoặc do hệ thống bôi trơn có khuyết tật hoặc thiếu dầu hay thiếu chất lỏng làm nguội máy, nhưng nếu do hậu quả của sự cố hỏng hóc hoặc trục trặc nói trên mà xảy ra những thiệt hại bên ngoài đối với máy móc, trang thiết bị được bảo hiểm thì những thiệt hại do hậu quả như vậy sẽ được bồi thường. 

g) Mất mát hay thiệt hại đối với xe cơ giới được phép sử dụng trên đường công cộng hay đối với tàu thuỷ, xà lan hoặc máy bay;

h) Mất mát hay thiệt hại đối với hồ sơ, sơ đồ, chứng từ kế toán, hoá đơn, tiền mặt, tem phiếu, văn bản, chứng thư nợ nần, cổ phiếu, thư bảo lãnh, séc;

i) Mất mát hay thiệt hại chỉ phát hiện được vào thời điểm kiểm kê;

Điều khoản áp dụng cho phần I

Điều I. Số tiền bảo hiểm : Yêu cầu của loại bảo hiểm này là số tiền được bảo hiểm nêu trong bản GCNBH/HĐBH không được thấp hơn:

Đối với hạng mục I (giá trị công trình xây dựng) : Giá trị đầy đủ của công trình theo hợp đồng tại thời điểm hoàn thành việc xây dựng, bao gồm toàn bộ vật liệu, luơng bổng, cước phí vận chuyển, thuế hải quan, các loại thuế khác, nguyên vật liệu hay các hạng mục do chủ công trình (bên A) cung cấp;

Đối với hạng mục 2 và 3 (trang thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng) : Giá trị thay thế của trang thiết bị và máy móc xây dựng, tức là chi phí thay thế các khoản mục được bảo hiểm bằng khoản mục mới cùng loại và cùng tính năng; và Người được bảo hiểm cam kết sẽ tăng hay giảm số tiền trong trường hợp có sự biến động về nguyên vật liệu, lương bổng hay giá cả, luôn luôn với điều kiện là việc tăng giảm này chỉ có hiệu lực sau khi việc đó đã được Doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận trong Đơn bảo hiểm, GCNBH/HĐBH

Trong trường hợp có tổn thất, nếu phát hiện thấy số tiền bảo hiểm thấp hơn số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm, thì số tiền Người được bảo hiểm được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này sẽ giảm đi theo tỷ lệ giữa số tiền bảo hiểm chia cho số tiền lẽ ra phải yêu cầu bảo hiểm... Mọi đối tượng và khoản mục chi phí đều phải tuân theo điều kiện này một cách riêng rẽ.

Điều 2 - Cơ sở giải quyết bồi thường : Trong mọi trường hợp có tổn thất, cơ sở để giải quyết bồi thường theo Đơn bảo hiểm này là:

a) Đối với trường hợp tổn thất có thể sửa chữa được - chi phí cần thiết để phục hồi các hạng mục bị tổn thất trở lại trạng thái như trước khi xảy ra tổn thất trừ đi phần thu hồi, hoặc

b) Đối với trường hợp tổn thất toàn bộ - giá trị thực tế của hạng mục đó ngay trước khi xảy ra sự cố trừ đi phần giá trị thu hồi,

Tuy nhiên chỉ bồi thường ở mức độ chi phí mà Người được bảo hiểm thực tế phải gánh chịu và ở mức độ mà các khoản đó đã được tính chung vào số tiền bảo hiểm và luôn luôn với điều kiện là các điều kiện và điều khoản này đều được tuân thủ đầy đủ.
Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường sau khi thoả mãn với các tàI liệu, chứng từ cần thiết đã được xuất trình để chứng tỏ rằng việc sửa chữa đã được tiến hành hay việc thay thế đã được thực hiện, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể. Mọi tổn thất có thể sửa chữa được đều phải được sửa chữa, nhưng nếu chi phí sửa chữa tương đương hay vượt quá giá trị của hạng mục đó tại thời điểm trước khi xảy ra tổn thất thì việc thanh toán bồi thường sẽ được thực hiện trên cơ sở quy định ở Điểm b) trên.

Chi phí sửa chữa tạm thời sẽ do Doanh nghiệp bảo hiểm chịu nếu như chi phí đó là một bộ phận cấu thành của việc sửa chữa chính thức và không làm tăng chi phí sửa chữa.

Mọi chi phí nhằm sửa đổi, bổ sung và/hoặc hoàn thiện thêm sẽ không được bồi thường theo Đơn bảo hiểm này.

Điều 3 - Mở rộng phạm vi bảo hiểm : Chi phí cho việc làm thêm giờ, làm việc ban đêm, làm việc trong ngày lễ, cước phí vận chuyển nhanh chỉ được bảo hiểm bằng Đơn bảo hiểm này nếu như có thoả thuận riêng trước bằng văn bản.

Phần II - Trách nhiệm đối với người thứ ba  

Trong phạm vi và không vượt quá số tiền quy định trong GCNBH/HĐBH, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm những số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý bồi thường đối với những thiệt hại xảy ra do hậu quả của việc gây:

a) Thương tật hay ốm đau bất ngờ cho Bên thứ ba (dù chết hay không)

b) Tổn thất bất ngờ đối với tài sản thuộc Bên thứ ba, 

xảy ra có liên quan trực tiếp đến việc xây dựng hay lắp đặt các hạng mục được bảo hiểm theo Phần I tại khu vực công trường hay phụ cận với công trường trong thời hạn bảo hiểm.

Đối với những khiếu nại đòi bồi thường được giải quyết theo các quy định áp dụng trong Đơn bảo hiểm này, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường thêm cho Người được bảo hiểm:

a) Tất cả các chi phí kiện tụng mà bên nguyên đơn đòi được từ Người được bảo hiểm, và 

b) Tất cả các chi phí đã được thực hiện với sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm,

luôn luôn với điều kiện là trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm trong phần này sẽ không vượt quá hạn mức bồi thường ghi trong GCNBH/HĐBH.

Những loại trừ áp dụng riêng cho phần II

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm:

1. Mức khấu trừ quy định trong GCNBH/HĐBH mà Người được bảo hiểm tự chịu trong mỗi sự cố;

2. Chi phí phát sinh trong việc làm, làm lại, làm hoàn thiện hơn, sửa chữa hay thay thế một hạng mục nào đó được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần I – Tổn thất vật chất của Đơn bảo hiểm này;

3. Thiệt hại đối với tài sản, đất đai hay nhà cửa do chấn động hoặc do bộ phận chống đỡ bị chuyển dịch hay suy yếu; thương vong hay thiệt hại đối với người hay tài sản do bất kỳ tổn thất nào nêu trên gây ra (trừ khi được thoả thuận khác bằng điều khoản sửa đổi bổ sung);

4. Trách nhiệm là hậu quả của:

a) Các thương tích hay ốm đau gây ra cho người làm thuê hay công nhân của nhà thầu hay chủ công trình hoặc bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình , được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I – Tổn thất vật chất hay gây ra cho thành viên trong gia đình họ;

b) Tổn thất gây ra đối với tài sản thuộc sở hữu hay dưới sự chăm nom, coi sóc hay kiểm soát của nhà thầu, chủ công trình hay bất kỳ doanh nghiệp nào khác có liên quan đến công trình, được bảo hiểm toàn bộ hay chỉ một phần theo Phần I hay của người làm thuê hoặc công nhân của một trong những người nói trên;

c) Tai nạn gây ra bởi xe cơ giới được phép lưu hành trên đường công cộng hay bởi tàu thuyền, xà lan hay máy bay;

d) Bất kỳ thoả thuận nào của Người được bảo hiểm về việc trả bất kỳ một khoản nào dưới hình thức đền bù hay hình thức nào khác, trừ khi Người được bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm cho dù có hay không có thoả thuận đó.

Các điều kiện áp dụng riêng cho Phần II

1. Người được bảo hiểm hay người thay mặt Người được bảo hiểm không được tự ý thừa nhận đề xuất, hứa hẹn thanh toán hay bồi thường đối với các Bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Doanh nghiệp bảo hiểm, là người nếu họ muốn có quyền tiến hành dưới danh nghĩa Người được bảo hiểm việc bảo vệ hay giải quyết một khiếu nại nào đó hay vì  có quyền đứng tên Người được bảo hiểm vì quyền lợi riêng của họ tiến hành khởi tố hay bằng cách khác đòi bồi thường thiệt hại và có toàn quyền trong việc tiến hành kiện tụng hay giải quyết khiếu nại và Người được bảo hiểm phải cung cấp mọi thông tin có liên quan và hỗ trợ khi Doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu.

2. Trong trường hợp xảy ra sự cố, Doanh nghiệp bảo hiểm có thể trả cho Người được bảo hiểm toàn bộ hạn mức bồi thường với mỗi sự cố (nhưng khấu trừ đi bất kỳ khoản nào đã được coi là khoản tiền đền bù cho sự cố đó) hoặc trả một khoản tiền ít hơn đúng với số tiền mà khiếu nại hay các khiếu nại phát sinh từ sự cố trên có thể được giải quyết và sau đó Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm về sự cố đó theo quy định của Phần II này.

PHỤ LỤC 1

Các sửa đổi bổ sung tuân theo Mẫu đơn chung 

của  Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam

1. MR001: Bảo hiểm cho các tổn thất gây ra bởi đình công, gây rối, bạo loạn của quần chúng.

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Quy tắc bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho các tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi đình công, gây rối, bạo loạn của quần chúng mà với mục đích của Điều khoản bổ sung này có nghĩa là (luôn phải tuân theo các Điều kiện đặc biệt được qui định trong Điều khoản bổ sung này) tổn thất hoặc thiệt hại đối với tài sản được bảo hiểm trực tiếp gây ra bởi:


 1- Hành động của bất kỳ người nào cùng với những người khác gây rối trật tự công cộng (cho dù nó có liên quan tới bãi công hoặc việc sa thải công nhân hay không), nhưng không phải là những sự kiện nêu tại điều kiện 2 của "Các điều kiện đặc biệt " của Điều khoản bổ sung này;


 2 - Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm trấn áp hoặc cố gắng trấn áp bất kỳ sự gây rối nào như đã nói ở trên hoặc làm giảm thiểu hậu quả của sự gây rối đó; 


3- Hành động cố ý của bất kỳ người bãi công hoặc người bị sa thải nào nhằm mục đích ủng hộ bãi công hoặc chống sa thải công nhân;


 4- Hành động của bất kỳ cơ quan quyền lực hợp pháp nào nhằm chống lại hoặc cố gắng chống lại những hành động trên hoặc làm giảm thiểu hậu quả của những hành động đó. 

Tuy nhiên, các bên thỏa thuận thêm và tuyên bố rõ như sau:


 1- Tất cả các Điều khoản, Điều kiện và các Điểm loại trừ của Quy tắc bảo hiểm sẽ được áp dụng đầy đủ với Điều khoản bổ sung này, trừ trường hợp những qui định đó đã được thay đổi theo "Các điều kiện đặc biệt" dưới đây và bất kỳ khi nào nói đến tổn thất hoặc thiệt hại trong Quy tắc bảo hiểm này đều có nghĩa là những tổn thất hoặc thiệt hại do những rủi ro được bảo hiểm gây ra;


 2- "Các điều kiện đặc biệt" dưới đây sẽ chỉ được áp dụng cho Điều khoản bổ sung 001 này, còn các qui định trong Quy tắc bảo hiểm vẫn được áp dụng đầy đủ với Quy tắc bảo hiểm như khi Điều khoản bổ sung này không được áp dụng; 

Các điều kiện đặc biệt : 

1- Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho:


 a- Những tổn thất hoặc thiệt hại bắt nguồn từ việc ngưng trệ toàn bộ hoặc một phần công việc hoặc từ việc chậm chÔ, trì hoãn hoặc ngưng trệ bất kỳ quá trình hoặc hoạt động nào.


b- Những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn do việc tịch thu, trưng thu hoặc trưng dụng theo lệnh bất kỳ một cơ quan chính quyền nào.


 c- Những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi việc mất quyền sở hữu tạm thời hoặc vĩnh viễn đối với một ngôi nhà nào đó do sự lấn chiếm trái phép bởi bất kỳ người nào. 


d- Những tổn thất hoặc trách nhiệm có tính chất hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, loại nào, bất kỳ khoản chi trả nào vượt quá số tiền bồi thường thiệt hại vật chất qui định ở đây; tuy nhiên, trong các trường hợp b và c, Doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải chịu trách nhiệm về những tổn thất vật chất được bảo hiểm xảy ra trước hoặc trong quá trình bị mất quyền sở hữu tạm thời; 

2- Hợp đồng bảo hiểm này sẽ không bảo hiểm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào gây ra bởi hoặc do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của bất kỳ biến cố nào nêu dưới đây:


 a- Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù được tuyên bố hay không tuyên bố), nội chiến; 


b- Khởi nghĩa, sự nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền;


 c- Hành động của bất kỳ người nào dưới danh nghĩa hoặc có liên quan tới bất kỳ một tổ chức hoạt động trực tiếp nhằm lật đổ một chính quyền hợp pháp hay một chính quyền thực tế tồn tại nào làm ảnh hưởng tới chính quyền đó bằng bạo lực hay khủng bố; 


Bất kỳ một vụ kiện tụng hoặc xét xử nào nếu Doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng do có những qui định nêu trong điều khoản, nên các tổn thất hoặc thiệt hại không được bảo hiểm, thì trách nhiệm của Người được bảo hiểm là phải chứng minh rằng các tổn thất đó thuộc phạm vi bảo hiểm; 

3- Việc bảo hiểm này có thể bị hủy bỏ ở bất kỳ thời điểm nào sau khi Doanh nghiệp bảo hiểm đã gửi thông báo cho Người được bảo hiểm theo địa chỉ mới nhất của Người được bảo hiểm. Trong trường hợp này, Doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm hoàn lại số phí bảo hiểm tỉ lệ với khoảng thời gian còn lại của Hợp đồng tính từ khi Hợp đồng bảo hiểm bị hủy bỏ. 4- Giới hạn bồi thường nêu dưới đây đối với mỗi sự cố sẽ được bảo hiểm là giới hạn bồi thường cho tất cả mọi tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm theo Điều khoản bổ sung này, xảy ra trong thời hạn 168 giờ liên tục. Giới hạn trách nhiệm tổng cộng của Doanh nghiệp bảo hiểm trong thời hạn bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được giới hạn gấp hai lần giới hạn bồi thường cho mỗi sự cố.

Giới hạn bồi thường: / mỗi sự cố

 Mức khấu trừ: / mỗi sự cố

 2. MR002 : Bảo hiểm trách nhiệm chéo


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng phần bảo hiểm trách nhiệm đối với bên thứ ba của Hợp đồng bảo hiểm sẽ được áp dụng cho các bên Được bảo hiểm có tên trong Hợp đồng bảo hiểm giống như trong trường hợp Hợp đồng bảo hiểm được cấp cho từng bên riêng biệt, với điều kiện là Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Ngừơi được bảo hiểm theo điều khoản bổ sung này những trách nhiệm đối với:


 - Tổn thất hoặc thiệt hại gây ra cho những hạng mục được bảo hiểm hoặc có thể được bảo hiểm theo Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm này, kể cả trường hợp không thể được bồi thường do mức khấu trừ hoặc một hạn mức nào đó.


 - Những tổn thất về người (chết người hoặc thương tật) hoặc ốm đau của người làm công mà những người này đã được hoặc có thể được bảo hiểm theo Quy tắc bảo hiểm bồi thường cho người lao động.


 Tuy nhiên, trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm đối với các bên được bảo hiểm sẽ không vượt quá tổng cộng giới hạn bồi thường được ghi trong Hợp đồng bảo hiểm đối với một tai nạn hoặc một loạt tai nạn phát sinh từ một sự cố.

 3. MR003: Bảo hiểm cho công tác bảo hành


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được mở rộng ra cho thời gian bảo hành được qui định cụ thể trong Điều khoản này để duy nhất bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại do người nhận thầu (Người được bảo hiểm) gây ra đối với các hạng mục công trình xây dựng trong khi tiến hành công tác bảo hành theo qui định trong điều khoản của Hợp đồng xây dựng. 

Thời gian bảo hành:

4. MR004: Bảo hiểm bảo hành mở rộng

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm sẽ được mở rộng ra cho thời gian bảo hành được quiđịnh cụ thể trong điều khoản này để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với các hạng mục của công trình:


 - Do Nhà thầu được bảo hiểm gây ra khi tiến hành công tác bảo hành theo qui định của hợp đồng xây lắp, hoặc


 - Phát sinh trong thời gian bảo hành, mà những tổn thất hoặc thiệt hại này đã xảy ra trong giai đoạn xây dựng/ lắp đặt, trước khi các hạng mục bị tổn thất hoặc thiệt hại được cấp giấy chứng nhận hoàn thành.

 Thời hạn bảo hành :

 5. MR005: Điều kiện đặc biệt liên quan tới lịch trình tiến độ xây dựng/lắp đặt 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng những qui định dưới đây sẽ áp dụng cho Hợp đồng bảo hiểm này:


 - Lịch trình tiến độ thi công xây/ lắp cùng với các tuyên bố khác bằng văn bản do Người được bảo hiểm đưa ra nhằm có được quyền lợi bảo hiểm theo Hợp đồng bảo hiểm này cũng như các tài liệu về kỹ thuật cung cấp cho Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ là một bộ phận của Hợp đồng bảo hiểm này.


 - Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi hoặc phát sinh từ hoặc bị trầm trọng thêm hoặc thay đổi về lịch trình tiến độ thi công xây/lắp mà vượt quá thời gian qui định dưới đây, trừ khi Doanh nghiệp bảo hiểm đã chấp nhận bằng văn bản cho sự thay đổi này trước khi xảy ra tổn thất.

 Chênh lệch so với lịch trình tiến độ thi công:      Tuần 

6. MR006: Bảo hiểm chi phí phát sinh thêm cho làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ, chi phí vận chuyển tốc hành


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm các chi phí làm ngoài giờ, làm đêm, làm vào ngày lễ và vận chuyển tốc hành (trừ vận chuyển bằng đường hàng không). 


Luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm đó phải liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.


Nếu số tiền bảo hiểm của các hạng mục bị thiệt hại thấp hơn số tiền lẽ ra phải được bảo hiểm thì số tiền bồi thường theo Điều khoản bổ sung này cho các chi phí phát sinh thêm nói trên sẽ giảm theo tỉ lệ tương ứng. 

Giới hạn bồi thường:            / mỗi sự cố 

7. MR007; Bảo hiểm chi phí phát sinh thêm cho vận chuyển bằng đường hàng không

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bảo hiểm các chi phát sinh thêm cho vận chuyển bằng đường hàng không.


 Luôn với điều kiện là những chi phí phát sinh thêm này phải liên quan đến những tổn thất hoặc thiệt hại đối với những hạng mục được bảo hiểm được bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này.


 Và với điều kiện là số tiền bồi thường tối đa theo điều khoản bổ sung này cho chi phí vận chuyển hàng không sẽ không vượt quá số tiền qui định dưới đây trong suốt thời hạn bảo hiểm. 


Mức khấu trừ:

 
Số tiền bồi thường tối đa: 

8. MR008: Điều khoản cam kết liên quan đến cấu trúc công trình trong khu vực động đất 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh từ động đất, nếu Người được bảo hiểm chứng minh được rằng, rủi ro động đất đã được tính đến trong bản thiết kế công trình, phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật qui định về xây dựng cho các công trình tại khu vực có rủi ro động đất và chất lượng của nguyên vật liệu xây dựng, công tác thi công và kích thước của công trình đều được tính toán dựa trên cơ sở của các tiêu chuẩn kỹ thuật đó.

 9. MR009: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do động đất 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người đượcbảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro động đất.

 10. MR010: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do lũ và lụt 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của rủi ro lũ và lụt.

 11. MR012: Điều khoản loại trừ tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do bão


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với tổn thất, thiệt hại hoặc hoặc trách nhiệm phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ hay là hậu quả của bão cấp 8 hoặc trên cấp 8 theo phong kế Beauford (nghĩa là có tốc độ gió lớn hơn 62 km/h) hoặc bất kỳ thiệt hại về nước do hậu quả của bão.

 12. MR013: Điều khoản bảo hiểm cho các tài sản để bên ngoài phạm vi công trường


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất hoặc thiệt hại đối với các tài sản được bảo hiểm để tại kho ngoài khu vực công trường trong giới hạn vị trí địa lý được qui định cụ thể dưới đây (loại trừ các tài sản đang được sản xuất, chế tạo hoặc cất giữ tại xưởng của nhà sản xuất, nhà phân phối hay nhà cung cấp).


 Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm tổn thất hoặc thiệt hại gây ra do việc không thực hiện các biện pháp phòng ngừa tổn thất cần thiết đối với các nhà kho hoặc các kho hàng. Cụ thể, những biện pháp này bao gồm: 


- đảm bảo khu vực kho hàng hóa phải được rào quanh (để trong nhà hoặc ít ra là phải có hàng rào xung quanh), được canh gác, được lắp đặt các thiết bị phòng chống cháy phù hợp với địa điểm đó hoặc loại hàng hoá được lưu kho; 


- ngăn cách các kho hàng hóa bằng tường ngăn lửa hoặc có khoảng cách ít nhất 50m;


 - xắp xếp và thiết kế các kho hàng hoá theo cách thức sao cho ngăn ngừa các thiệt hại gây ra do việc tích tụ nước hoặc ngập lụt do mưa hoặc do lụt có chu kỳ theo thống kê dưới 20 năm; 


Giới hạn giá trị trên từng kho hàng hoá


Giới hạn khu vực địa lý:


Giá trị tối đa của một kho hàng hoá: 


Giới hạn bồi thường (mỗi sự cố): 


Khấu trừ:     % của số tiền tổn thất, tối thiểu       / mỗi sự cố 
BẢO HIỂM MỌI RỦI RO XÂY DỰNG (CAR)

1 MR100: Bảo hiểm cho việc chạy thử của máy móc và thiết bị lắp đặt 



Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng thời hạn bảo hiểm sẽ được mở rộng để bao gồm cả vận hành thử hoặc chạy thử tải nhưng không quá 4 tuần kể từ ngày bắt đầu chạy thử.


 Tuy nhiên, nếu một phần của nhà máy hoặc một số máy móc đã được chạy thử xong và/hoặc đã được đưa vào sử dụng hoặc đã được bàn giao, thì việc bảo hiểm cho nhà máy hoặc các máy móc nói trên và trách nhiệm phát sinh từ các máy móc đó sẽ chấm dứt trong khi số máy móc còn lại vẫn tiếp tục được bảo hiểm cho đến khi chạy thử xong hoặc được đưa vào sử dụng hoặc được bàn giao.


 Hơn nữa, các bên thỏa thuận và hiểu rằng đối với các máy móc và thiết bị lắp đặt đang trong quá trình chạy thử, các điểm loại trừ c và d trong Mục 2, Điều 9 của Quy tắc bảo hiểm được hủy bỏ và điểm loại trừ sau sẽ được áp dụng:


"Tổn thất hoặc thiệt hại do thiết kế sai, khuyết tật của vật liệu hoặc khuôn đúc, tay nghề kém không phải các lỗi trong khi lắp đặt;"


 Trong trường hợp lắp đặt các máy móc và thiết bị cũ, việc bảo hiểm sẽ chấm dứt ngay khi bắt đầu chạy thử.

 2 MR101 : Các điều kiện đặc biệt liên quan đến việc xây dựng đường hầm, hành lang ngầm và các hệ thống hay cấu trúc ngầm tạm thời hay vĩnh cửu.


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những chi phí phát sinh từ:


 - những thay đổi, sửa đổi trong biên pháp thi công hoặc do các điều kiện hay trở ngại của nền đất không lường trước được


 - các biện pháp cần thiết để cải thiện hoặc làm ổn định điều kiện nền đất hoặc ngăn không cho nước vào trừ trường hợp cần thiết để khôi phục những tổn thất hoặc thiệt hại được bồi thường


 - dọn dẹp các vật liệu được đào xới, hoặc do khối lượng đào xới vượt quá trong hồ sơ thiết kế và/ hoặc đắp lại các hố đào do việc đào xới vượt quá nói trên 


- tháo nước ra trừ trường hợp cần thiết để khôi phục tổn thất hoặc thiệt hại được bồi thường


 - tổn thất hoặc thiệt hại do hỏng hệ thống tháo nước trong trường hợp những tổn thất hoặc thiệt hại đó có thể tránh được bằng cách sử dụng các phương tiện dự phòng


 - việc từ bỏ hay thu hồi đối với máy móc khoan đào đường hầm


 - tổn thất dung dịch bentonite, hoặc bất kỳ dung dịch nào khác được sử dụng để hỗ trợ công việc đào xới hoặc một dung dịch giữ ổn định nền đất


 Trong trường hợp tổn thất hoặc thiệt hại có thể được bồi thường, số tiền tối đa phải trả theo Hợp đồng bảo hiểm này sẽ được giới hạn bằng các chi phí phát sinh để khôi phục tài sản được bảo hiểm đến một mức độ hoặc điều kiện về mặt kỹ thuật tương đương như trước khi xảy ra tổn thất hoặc thiệt hại nhưng không vượt quá tỷ lệ phần trăm được ghi dưới đây so với đơn giá xây dựng trung bình ban đầu tính trên 1 mét cho phần bị thiệt hại trực tiếp.


 Tỷ lệ phần trăm tối đa có thể trả:

3 MR102 : Điều kiện đặc biệt liên quan tới đường cáp, đường ống ngầm và các thiết bị ngầm khác 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảohiểm đối với tổn thất hoặc thiệt hại cho các đường cáp và/hoặc đường ống ngầm và/hoặc các thiết bị ngầm khác sẵn có trên khu vực công trường, nếu Người được bảo hiểm trước khi tiến hành thi công xây dựng đã đề nghị các nhà chức trách có thẩm quyền liên quan về vị trí chính xác các tuyến cáp, ống ngầm hay các thiết bị ngầm khác và thực hiện các biện pháp cần thiết để tránh thiệt hại cho các công trình ngầm này.


 Các khiếu nại đối với tổn thất hoặc thiệt hại cho các thiết bị ngầm nói trên đúng tại vị trí như trong sơ đồ (bản vẽ xác định vị trí các công trình ngầm) sẽ được bồi thường sau khi áp dụng mức khấu trừ là 20% giá trị của tổn thất hoặc mức khấu trừ ở điểm a) dưới đây, tùy thuộc vào giá trị nào lớn hơn.


 Các khiếu nại đối với tổn thất hoặc thiệt hại cho các thiết bị ngầm không đúng vị trí như trong sơ đồ sẽ được bồi thường sau khi áp dụng mức khấu trừ ở điểm b) dưới đây.


 Trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm của Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ giới hạn tới chi phí phí sửa chữa các đường cáp, ống ngầm hoặc các thiết bị ngầm khác nói trên, loại trừ những thiệt hại là hậu quả hay các khoản tiền phạt.

 
Mức khấu trừ: 20% của tổn thất, tối thiểu                  / mỗi sự cố

4 MR103 : Loại trừ tổn thất xảy ra đối với mùa màng, rừng và các loại cây trồng

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra đối với mùa màng, rừng và/ hoặc cây trồng trong thời gian tiến hành công việc xây dựng.

5 MR104 : Các điều kiện đặc biệt về việc xây dựng đập và hồ chứa nước 


Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 - Sự phun vữa vào các khu vực đá mềm và/ hoặc các biện pháp an toàn khác, dù là sự cần thiết phát sinh trong quá trình xây dựng;

 - Các chi phí phát sinh cho việc tháo nước, dù là khối lượng nước ước tính ban đầu cao hơn rất nhiều so với thực tế; 

- Tổn thất hoặc thiệt hại do hư hỏng hệ thống thoát nước, nếu việc hư hỏng này có thể tránh được nhờ có đầy đủ các phương tiện dự phòng,

- Các chi phí phát sinh cho việc ngăn nước hoặc chống thấm và các phương tiện bổ sung để tháo nước ra và/hoặc nước ngầm; 

- Tổn thất hoặc thiệt hại do lún nếu nguyên nhân là do lu lèn không đủ chặt; 

- Rạn nứt và rò rỉ. 

6 MR106 : Cam kết liên quan đến việc thi công theo từng đoạn


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất, thiệt hại hoặc những trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra đối với hoặc bởi nền đường, sườn ta luy, sườn dốc đánh bậc, hố móng, hào, kênh rạch nếu chúng được thi công dần theo từng đoạn và tổng chiều dài của mỗi đoạn không vượt qúa chiều dài được qui định dưới đây, bất kể mức độ hoàn thành những công việc được bảo hiểm đó như thế nào và số tiền bồi thường cho mỗi trường hợp tổn thất sẽ chỉ giới hạn cho chi phí sửa chữa lại các đoạn đó. Chiều dài tối đa cho mỗi đoạn .................... mét 

7 MR107: Những cam kết liên quan đến các lều và kho chứa hàng.

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những thiệt hại, tổn thất hay trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra đối với các lều và kho hàng hóa do cháy, hoặc ngập lụt, với điều kiện các lều kho này đã được đặt ở vị trí trong phạm vi công trường cao hơn mức nước cao nhất được thông kê trong 20 năm cuối và các kho hàng hóa phải được đặt cách nhau ít nhất 50m hoặc được ngăn bởi tường chịu lửa.

 
Các bên cũng thỏa thuận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ sự cố nào song chỉ ở tới mức giới hạn bồi thường



 / đối với các lều, 



/ đối với mỗi kho hàng hóa đơn lẻ.

8 MR108 : Điều khoản cam kết liên quan đến máy móc và thiết bị xây dựng

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra đối với các máy móc và thiết bị xây dựng do lũ lụt và ngập nước nếu sau khi thực hiện công việc hoặc trong trường hợp bị gián đoạn, những máy móc và thiết bị xây dựng được bảo quản trong khu vực mà trong vòng 20 năm không bị đe dọa của lũ lụt.

9 MR109: Điều khoản cam kết liên quan đến vật liệu xây dựng


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra đối với vật liệu xây dựng do lũ lụt và ngập nước, nếu khối lượng vật liệu xây dựng này không vượt quá nhu cầu để thi công trong 3 ngày và số lượng vật liệu vượt quá được bảo quản trong các khu vực không bị đe dọa của lũ lụt trong 20 năm.

10 MR110: Điều kiện đặc biệt về các biện pháp an toàn đối với mưa và lũ lụt

 
Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc trách nhiệm trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi mưa, lũ và lụt nếu như các biện pháp an toàn đã được thực hiện đầy đủ trong khi thiết kế và thi công công trình. 


Các biện pháp an toàn được thực hiện đầy đủ phải tính đến tình hình mưa, lũ và lụt tại khu vực được bảo hiểm trong suốt thời gian bảo hiểm trên cơ sở đã được xem xét kỹ lưỡng các số liệu thống kê với chu kỳ 20 năm do cơ quan khí tượng thủy văn cung cấp.


 Tổn thất, thiệt hại hay trách nhiệm phát sinh do Người được bảo hiểm không di chuyển ngay các chướng ngại vật (như đất cát, cây cối..) khỏi dòng chảy của nước trong phạm vi công trường dù là có nước hay không để duy trì sự thông thoáng của dòng chảy thì sẽ không được bồi thường.

 11 MR111: Điều kiện đặc biệt về chi phí dọn dẹp đất đá do sụt lở


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với:

 - các chi phí phát sinh để dọn dẹp đất đá do sụt lở vượt quá các chi phí đào xúc đất đá ban đầu tại khu vực bị sụt lở đó. 

- các chi phí phát sinh để sửa chữa các mặt dốc (ta luy) hoặc các mặt dốc đánh bậc bị xói mòn khác nếu Người được bảo hiểm không tiến hành hoặc tiến hành không kịp thời các biện pháp đề phòng hạn chế tổn thất thích hợp.

12 MR112: Các điều kiện đặc biệt về các thiết bị chống cháy và an toàn về cháy trên công trường


 Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp do cháy hoặc nổ gây ra với điều kiện là:

 1- Công trình phải được trang bị đầy đủ các phương tiện chống cháy và có lực lượng chữa cháy thích hợp trong suốt quá trình thi công và các phương tiện này luôn ở trong tình trạng hoạt động tốt. 

2- Các tủ chứa các vòi ống cứu hỏa và các thiết bị cứu hỏa di động phải được kiểm tra thường xuyên theo định kỳ, ít nhất mỗi tuần 2 lần. 

3- Phải lắp đặt các cửa chắn lửa theo qui định hiện hành càng sớm càng tốt ngay sau khi tháo dỡ cốp pha. Các lỗ đục trên tường để lắp tời, lắp dây điện và các lỗ trống khác phải được bịt kín tạm thời càng sớm càng tốt nhưng không được muộn hơn thời điểm bắt đầu lắp đặt bên trong. 

4- Phải thường xuyên thu dọn các vật phế thải. Các chất thải dễ cháy phải được dọn dẹp khỏi tất cả các khu vực đang được lắp đặt vào cuối mỗi ngày làm việc. 

5- Phải áp dụng "Nội qui" đảm bảo an toàn đối với tất cả các nhà thầu khi tiến hành bất cứ công việc gì có tính chất gia công nóng đối với những công việc sau nhưng không giới hạn ở những công việc đó:


 - Các công đoạn mài, cắt hoặc hàn


 - Sử dụng các đèn hàn hoặc mỏ hàn 


- Sử dụng nhựa đường nóng

 hoặc bất cứ công việc gì làm phát sinh nhiệt. 


Chỉ được tiến hành các công việc gia công nóng với sự có mặt của ít nhất một người được trang bị bình cứu hỏa và đã được huấn luyện về công tác phòng chữa cháy.


 Một giờ sau khi kết thúc công việc gia công nóng, phải kiểm tra lại khu vực đã thực hiện công việc đó.

 6- Các nguyên vật liệu dùng cho công việc xây dựng lắp đặt nếu cần phải lưu kho thì phải được để ở từng khu vực kho khác nhau với trị giá nguyên vật liệu ở mỗi khu vực kho không vượt quá số tiền được ấn định dưới đây. Từng khu vực kho phải đặt cách nhau ít nhất là 50m hoặc phải được ngăn cách nhau bằng tường chịu lửa.


 Tất cả các thứ dễ cháy, đặc biệt là các chất lỏng và khí phải được để cách xa với các tài sản trên công trường và các khu vực có gia công nóng. 

7- Phải bố trí một người chuyên trách về đảm bảo an toàn trên công trường.


Phải bố trí một hệ thống báo cháy đủ tin cậy và duy trì mối liên lạc trực tiếp với một đội cứu hỏa ở nơi gần nhất vào bất cứ lúc nào.


 Phải có kế hoạch phòng cháy và kế hoạch chữa cháy khi có cháy xảy ra tại công trường và các tài liệu này phải thường xuyên cập nhật để phù hợp với điều kiện hiện tại.


 Công nhân viên của nhà thầu phải được huấn luyện về công tác chữa cháy và các cuộc thực tập về phòng chữa cháy phải được tiến hành hàng tuần. Đội cứu hỏa ở nơi gần nhất phải biết rõ địa hình, vị trí trên công trường và ở mọi thời điểm phải duy trì một đường dây liên lạc trực tiếp giữa công trường và đội cứu hỏa đó. 

8- Công trường phải được rào chắn xung quanh và lối ra vào công trường phải được kiểm soát.

 Giá trị nguyên vật liệu ở mỗi khu vực kho:

13 MR113 : Bảo hiểm cho thiệt hại hàng hóa khi vận chuyển nội địa 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm cho tổn thất của hoặc thiệt hại đối với các tài sản được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển (loại trừ vận chuyển bằng đường sông và đường hàng không) tới vị trí công trường trong phạm vi giới hạn lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam với điều kiện là số tiền tối đa bồi thường theo Điều khoản bổ sung này không vượt quá . . . . . . . . . . . . . . . /mỗi chuyến. 

Tổng giá trị hàng hóa vận chuyển:

 Mức khấu trừ: 

Phí bảo hiểm bổ sung: 

14 MR114: Bảo hiểm chuỗi tổn thất (CAR) 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng điều khoản sau sẽ được áp dụng cho Quy tắc bảo hiểm: 

Tổn thất hoặc thiệt hại do thiết kế sai (nếu đã được bảo hiểm bằng Điều khoản bổ sung), nguyên vật liệu có khuyết tật và/hoặc do tay nghề phát sinh từ cùng một nguyên nhân xảy ra đối với các kết cấu, các bộ phận của kết cấu, các máy móc hoặc thiết bị cùng loại sẽ được bồi thường tuân theo bảng tỷ lệ dưới đây sau khi đã trừ Mức khấu trừ của Hợp đồng bảo hiểm đối với mỗi tổn thất:

 - 100% đối với 2 tổn thất đầu

 - 80% đối với tổn thất thứ ba 

- 60% đối với tổn thất thứ tư 

- 50% đối với tổn thất thứ năm 

Các tổn thất sau đó sẽ không được bồi thường 

15 MR115: Rủi ro thiết kế 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng điểm loại trừ C trong mục 2 - “ Các điểm loại trừ áp dụng đối với bảo hiểm thiệt hại vật chất ” ở Điều 9 của Quy tắc bảo hiểm sẽ bị loại bỏ và điểm loại trừ d sẽ được thay bằng nội dung như sau: 

"d) Những chi phí thay thế, sửa chữa hoặc khắc phục tổn thất hay thiệt hại đối với các hạng mục bị ảnh hưởng bởi khuyết tật của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công nhân và/hoặc lỗi thiết kế, song điểm loại trừ này sẽ chỉ áp dụng đối với các hạng mục bị tác động trực tiếp (Tổn thất trực tiếp) và sẽ không bị coi là loại trừ tổn thất hay thiệt hại đối với các hạng mục đã được thực hiện hoàn chỉnh không có khiếm khuyết gây ra bởi khiếm khuyết của nguyên vật liệu và/hoặc tay nghề công nhân và/hoặc lỗi thiết kế nói trên (Tổn thất gián tiếp) ” 

Phí bảo hiểm bổ sung: 

16 MR116 : Bảo hiểm các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Quy tắc bảo hiểm được mở rộng để bảo hiểm: 


- Các tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với các hạng mục được bảo hiểm đã bàn giao hoặc đưa vào sử dụng nếu như những tổn thất hoặc thiệt hại đó bắt nguồn từ công việc xây dựng các hạng mục được bảo hiểm trong Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm và xảy ra trong thời hạn của bảo hiểm. 

17 MR117: Các điều kiện đặc biệt về việc lắp đặt đường ống cấp, thoát nước. 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về các tổn thất, thiệt hại hoặc trách nhiệm do lũ lụt hoặc bùn cát tắc đường ống, các mương rãnh hoặc cửa cống khi chiều dài tối đa thi công toàn phần hoặc từng đoạn được qui định dưới đây, cho bất kỳ một sự kiện tổn thất nào.

Doanh nghiệp bảo hiểm chỉ có trách nhiệm duy nhất nếu:

 1- Các đường ống sau khi lắp đặt được lấp đất ngay và chúng không thể di chuyển nếu các mương rãnh bị lũ lụt; 

2- Các đường ống sau khi lắp đặt được khóa ngay để ngăn nước, bùn đất và các vật liệu khác xâm nhập vào đường ống; 

3- Các mương rãnh sau khi lắp đặt đường ống và các đường ống đã được kiểm tra áp lực phải lấp đất ngay. 

Chiều dài tối đa :                        mét 

18 MR118 : Công việc khoan giếng nước. 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng việc bảo hiểm đối với công việc khoan giếng sẽ bị giới hạn cho các tổn thất hoặc thiệt hại do các rủi ro có tên dưới đây: 

- Động đất, núi lửa, sóng thần 

- Bão, gió xoáy, lũ lụt, ngập nước, đất lở 

- Sự nổ và/hoặc phun của núi lửa 

- Ch¸y/næ 

- Giếng phun 

- Tổn thất do bùn mà không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp hiện nay đang được áp dụng 

- Sụt lở, sụt đổ của hố khoan kể cả việc sụp đổ của hệ thống cốp pha chống do áp lực không bình thường hoặc do rơi những tấm đá phiến nặng, điều mà không thể ngăn chặn được bằng các biện pháp hiện nay đang được áp dụng. 

Việc bồi thường sẽ được tính trên cơ sở của các chi phí (kể cả vật liệu) được sử dụng cho việc khoan giếng tính tại thời điểm khi mà hiện tượng đầu tiên của những hiểm họa trên xuất hiện và phải hủy bỏ giếng khoan do những mối nguy hiểm trên, và Người được bảo hiểm sẽ phải chịu mức khấu trừ là 10% của giá trị tổn thất, mức khấu trừ tối thiểu được qui định dưới đây cho mỗi một sự cố. 

Điều khoản loại trừ đặc biệt: 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm đối với 

- Tổn thất hoặc thiệt hại đối với máy móc, trang thiết bị khoan (những máy móc, trang thiết bị mà chủ thầu khoan có thể mua bảo hiểm đặc biệt); 

- Các chi phí cho việc đánh bắt cá các loại; 

- Các chi phí công việc dùng để tái thiết chức năng hoạt động của các giếng khoan (kể cả các công việc khuyến khích, đứt đoạn v...v.) 

Mức khấu trừ:

19 MR119: Bảo hiểm những tài sản có sẵn của chủ đầu tư hoặc thuộc quyền sở hữu, trông coi của người được bảo hiểm 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Thiệt hại vật chất của Quy tắc bảo hiểm này sẽ được mở rộng để bồi thường cho những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra đối với những tài sản có sẵn của chủ đầu tư hoặc thuộc quyền sở hữu, trông nom cai quản của Người được bảo hiểm. 

Tài sản được bảo hiểm 

Số tiền bảo hiểm: 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại cho phần tài sản nói trên với điều kiện là trước khi bắt đầu tiến hành công việc xây dựng, các tài sản đó phải ở trong điều kiện tốt và các biện pháp an toàn cần thiết đã được thực hiện.

 Đối với những tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi sự chấn động, do các trụ đỡ bị di chuyển hoặc suy yếu thì Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chỉ bồi thường cho Người được bảo hiểm những tổn thất hoặc thiệt hại là hậu quả của việc sụp đổ toàn bộ hoặc một phần tài sản được bảo hiểm, không bồi thường cho những rạn nứt bề mặt mà những rạn nứt bề mặt đó không làm suy yếu độ bền vững của tài sản được bảo hiểm hoặc gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng. 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm các tổn thất hoặc thiệt hại sau: 

- Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu xét theo bản chất của công việc xây dựng hoặc cách thức thực hiện chúng. 

- Các chi phí để thực hiện các biện pháp cần thiết đề phòng hạn chế tổn thất trong thời hạn của bảo hiểm. 

Mức khấu trừ : 

Phí bảo hiểm bổ sung: 

20 MR120 : Chấn động, dịch chuyển, hoặc suy yếu các bộ phận chống đỡ 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này và Người được bảo hiểm đã trả một khoản phí bổ sung theo thoả thuận, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Phần Trách nhiệm đối với người thứ ba của Quy tắc bảo hiểm sẽ được mở rộng để bảo hiểm những trách nhiệm là hậu quả của những tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra do chấn động hoặc do trụ đỡ bị chuyển dịch hoặc suy yếu các bộ phận chống đỡ. 

Luôn luôn với điều kiện là :

- Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về những trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại về tài sản, đất đai hoặc nhà cửa chỉ trong trường hợp những tổn thất hoặc thiệt hại đó gây ra sụp đổ toàn bộ hoặc một phần. 

- Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ bồi thường cho Người được bảo hiểm về trách nhiệm đối với tổn thất hoặc thiệt hại cho tài sản, đất đai hoặc nhà cửa chỉ trong trường hợp trước khi tiến hành công việc xây dựng những tài sản đó ở trong điều kiện tốt và đã thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. 

- Người được bảo hiểm, nếu được yêu cầu thì trước khi bắt đầu xây dựng, bằng chi phí của mình phải làm một bản báo cáo về tình hình của từng tài sản, đất đai, nhà cửa nằm trong khu vực nguy hiểm. 

Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm về trách nhiệm đối với : 

- Tổn thất hoặc thiệt hại có thể lường trước được nếu xét tới bản chất của công việc xây dựng hoặc cách thức thực hiện chúng. 

- Những thiệt hại bề mặt không làm suy yếu độ bền vững của tài sản, đất đai hay nhà cửa và không gây nguy hiểm cho người sử dụng chúng. 

- Chi phí thực hiện các biện pháp đề phòng tổn thất cần thiết trong thời hạn của bảo hiểm. 

Giới hạn bồi thường (mỗi một sự cố): 

Tổng giới hạn bồi thường: 

Mức khấu trừ : 

21 MR121: Các điều kiện đặc biệt liên quan đến công việc thi công móng cọc và tường chắn 

Trên cơ sở tuân thủ các nội dung của Hợp đồng bảo hiểm này, các bên thoả thuận và xác nhận rằng Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với những chi phí phát sinh: 

1) nhằm thay thế hoặc sửa chữa các móng cọc hoặc các bộ phận của tường chắn 

- bị đặt sai vị trí hoặc không đặt đúng hàng hoặc bị mắc kẹt lại trong quá trình xây dựng;

 - bị mất hoặc bị từ bỏ hoặc bị thiệt hại trong khi đóng xuống hoặc rút lên hoặc 

- bị cản trở (bị nghẽn lại) do các thiết bị cọc hoặc các lớp vỏ cọc (cốt pha, ván chống, ống vách . . .) bị nghẽn lại hoặc bị thiệt hại trước đó 

2) nhằm sửa chữa những cọc cừ không liên kết; 

3) nhằm sửa chữa các hiện tượng rò rỉ , thấm nước của nguyên vật liệu mọi chủng loại; 

4) nhằm lấp đầy các chỗ trống hoặc thay thế bentonite bị mất

5) do hậu quả của bất kỳ các cọc hoặc các bộ phận của nền móng không đạt tiêu chuẩn khi tiến hành thử tài hoặc không đạt được khả năng chịu tải theo thiết kế; 

6) nhằm phục hồi các mặt cắt/mặt định hình hoặc các kích thước. Điều khoản bổ sung này sẽ không áp dụng đối với những tổn thất hoặc thiệt hại do thiên tai gây ra. Việc phải chứng minh rằng tổn thất hoặc thiệt hại được bảo hiểm là trách nhiệm của Người được bảo hiểm.

CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG THEO THỊ TRƯỜNG

1 NMR1: Điều khoản loại trừ bảo hiểm tổn thất đối với dữ liệu, phần mềm và các chương trình máy tính 


Khái niệm "Thiệt hại tài sản" trong Thoả thuận này được hiểu là thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản. 


Thiệt hại đối với phần vật chất của tài sản sẽ không bao gồm thiệt hại đối với các dữ liệu hay phần mềm, không bao gồm bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra. 


Vì vậy, những tổn thất dưới đây bị loại trừ không được bảo hiểm theo Thoả thuận này:


 A. Tổn thất hay thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm, đặc biệt là bất kỳ sự thay đổi bất lợi nào về dữ liệu, phần mềm hoặc các chương trình máy tính do việc xoá, làm hỏng hoặc làm biến dạng các cấu trúc ban đầu của dữ liệu, phần mềm, chương trình máy tính đó gây ra, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên. Tuy nhiên, BAOVIET sẽ bồi thường cho các tổn thất hoặc thiệt hại đối với dữ liệu hoặc phần mềm là hậu quả trực tiếp từ một thiệt hại vật chất được bảo hiểm xảy ra đối với phần vật chất của tài sản.


 B. Tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc mất hoặc suy giảm khả năng sử dụng, truy cập các dữ liệu, phần mềm hay các chương trình máy tính, và mọi tổn thất gián đoạn kinh doanh có nguyên nhân từ tổn thất kể trên.

2 NMR2: Điều khoản bổ sung về bom mìn chưa nổ


 Các bên thỏa thuận và hiểu rằng tổn thất hoặc thiệt hại gây ra bởi bom, mìn, khí tài hoặc các phương tiện chiến tranh còn sót dưới lòng đất và/hoặc phía dưới bờ biển và/hoặc phía dưới đáy biển trước khi Hợp đồng bảo hiểm này có hiệu lực (với điều kiện rằng Tại thời điểm bắt đầu hiệu lực của đơn bảo hiểm này ở Việt Nam không tồn tại bất cứ một hình thức chiến tranh nào) sẽ không được xem là "rủi ro chiến tranh" như bị loại trừ bởi mục 1 điều 8 trong Quy tắc bảo hiểm.


 Dù vậy, việc mở rộng bảo hiểm theo Điều khoản này chỉ được áp dụng khi công trường đã được xác nhận rà soát bom, mìn, khí tài vv... bởi các cơ quan hữu quan và đã được chính các cơ quan này gỡ bỏ.


Giới hạn:         /mỗi vụ với điều kiện là có giấy chứng nhận đã rà soát bom mìn 

3 NMR3: Điều khoản bảo hiểm hàng hải (50/50)


 Người được bảo hiểm cam kết sẽ kiểm tra từng hạng mục Tài sản được bảo hiểm ngay khi vận chuyển tới Công trình dự án để xem xét những thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.


 Trong trường hợp những hạng mục đã được đóng gói đang trong giai đoạn đóng gói, thì việc đóng gói sẽ được kiểm tra riêng rẽ từng hạng mục thông qua quan sát, nhằm phát hiện những dấu hiệu về thiệt hại có thể xảy ra và nếu như thiệt hại có thể phát hiện được bằng quan sát , thì hạng mục đó sẽ được mở bao bì để kiểm tra giám định và người được bảo hiểm phải báo cáo cho công ty bảo hiểm hàng hải về bất cứ thiệt hại nào phát hiện được trong quá trình đóng gói.


 Nếu bao bì của bất kỳ hạng mục hàng hoá nào không thể hiện bất cứ dấu hiệu nào của thiệt hại có thể nhìn thấy đối với hạng mục đó trong quá trình vận chuyển, bất cứ những thiệt hại phát hiện sau đó trong quá trình mở bao bì sẽ được giải quyết bởi công ty nhận bảo hiểm hàng hoá hoặc theo đơn bảo hiểm này trên cơ sở việc xác minh rõ ràng rằng thiệt hại phát sinh trước hay sau khi hàng hoá/tài sản được bảo hiểm tới Công trường Dự án.


 Trường hợp không thể xác định được rõ ràng thiệt hại đối với một hạng mục tài sản phát sinh trước hay sau khi hàng hoá/tài sản được bảo hiểm tới Công trường Dự án, các bên thoả thuận rằng giá trị thiệt hại đó sẽ được phân bổ tương đương giữa công ty bảo hiểm hàng hoá và công ty bảo hiểm theo đơn bảo hiểm này theo tỷ lệ 50/50. 


Các bên cũng đồng ý rằng trong trường hợp nếu mức Trách nhiệm tự chịu của Người được bảo hiểm (Mức khấu trừ) của đơn này khác với phần Trách nhiệm hay Mức khấu trừ đó trong đơn bảo hiểm hàng hải, thì trong việc giải quyết những khiếu nại nêu trên, mỗi công ty bảo hiểm sẽ trừ đi 50% mức khấu trừ tương ứng khi bồi thường 50% phần trách nhiệm được phân bổ đối với khiếu nại đó.

4 NMR4: Điều khoản loại trừ rủi ro ô nhiễm


 Điều khoản này loại trừ bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ sự ô nhiễm hoặc nhiễm bẩn trừ sự phá hủy hoặc thiệt hại đối với được bảo hiểm gây ra bởi:


 - « nhiễm hoặc nhiễm bẩn gây ra từ rủi ro được bảo hiểm 


- bất cứ rủi ro được bảo hiểm nào gây ra 


Điều khoản này cũng loại trừ bất cứ trách nhiệm nào phát sinh liên quan đến các vật liệu hoặc chất phế thải sẵn có hay được thải ra.

5 NMR5: Điều khoản loại trừ rủi ro khủng bố


 Cho dù có bất kỳ điều khoản nào trái ngược với Đơn bảo hiểm này hoặc với bất kỳ sửa đổi bổ sung kèm theo Đơn bảo hiểm này, các bên thỏa thuận là Đơn bảo hiểm này loại trừ tổn thất, thiệt hại, chi phí, phí tổn do bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc liên quan đến bất kỳ hành động nào dưới đây bất kể hành động đó có do nguyên nhân hoặc sự kiện xảy ra đồng thời hoặc tiếp nối với tổn thất đó. 

1. Chiến tranh, xâm lược, hành động thù địch của nước ngoài, hành động gây chiến hoặc hành động hiếu chiến (cho dù có tuyên chiến hay không), nội chiến, nổi loạn của quần chúng có qui mô hoặc có thể phát triển thành một cuộc khởi nghĩa quần chúng, bạo loạn, cách mạng, khởi nghĩa, tiếm quyền; 

2. Hành động khủng bố 

Thuật ngữ “ hành động khủng bố ” dùng trong điểm loại trừ này có nghĩa là một hành động bao gồm nhưng không chỉ giới hạn việc sử dụng những hành động đó của bất kỳ một người hay một nhóm người nào, cho dù hành động một mình hay thay mặt cho hay có liên quan đến bất kỳ một tổ chức hoặc chính phủ nào, đã cam kết các mục đích chính trị, tôn giáo, tư tưởng hoặc các mục đích tương tự bao gồm cả ý đồ gây ảnh hưởng đến bất kỳ chính phủ nào và/ hoặc khiến cho dân chúng hoặc bất kỳ bộ phận dân chúng nào hoảng sợ. 


Điều khoản này cũng loại trừ tổn thất, hư hại, chi phí, phí tổn của bất kỳ nguyên nhân nào trực tiếp hay gián tiếp gây ra bởi, bắt nguồn từ hoặc có liên quan đến bất kỳ hành động được thực hiện để kiểm soát, ngăn chặn, đàn áp hoặc bất kỳ biện pháp nào có liên quan đến bất kỳ hành động khủng bố nào.


 Nếu Doanh nghiệp bảo hiểm viện dẫn là vì lý do của loại trừ này mà mọi tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn không được bảo hiểm bởi Đơn bảo hiểm này, thì việc chứng minh những tổn thất, hư hại, chi phí hoặc phí tổn đó không phải gây ra do điểm loại trừ này sẽ phụ thuộc trách nhiệm của người được bảo hiểm.


 Trong trường hợp các bên phát hiện ra bất kỳ mục nào của điều khoản này không có hiệu lực hoặc không thể thực hiện được, những phần còn lại sẽ tiếp tục giữ nguyên đầy đủ hiệu lực.

6 NMR6: Điều kiện đặc biệt liên quan đến công việc ẩm ướt

 
Các bên thỏa thuận và hiểu rằng căn cứ vào các điều khoản, các điểm loại trừ, các quy định, và điều kiện trong Hợp đồng bảo hiểm này, hoặc được sửa đổi bổ sung trong Hợp đồng bảo hiểm, Doanh nghiệp bảo hiểm sẽ không bồi thường cho Người được bảo hiểm đối với bất kỳ tổn thất và/ hoặc bất kỳ thiệt hại và/ hoặc bất kỳ chi phí nào phát sinh

- đối với việc nạo vét, tái nạo vét hoặc tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ công việc đó,

 - đối với tổn thất của nền đường do bất cứ nguyên nhân nào, 

- do lún không đều, lồi lên và/ hoặc sạt lở đất đá,

 - đối với hoạt động bình thường của sông và/ hoặc hoạt động của thuỷ triều, 

- đối với bất kỳ việc huy động hoặc giải phóng xà lan và/ hoặc tàu thuyền, - do việc kéo các loại dây/cáp, xích, mỏ neo và phao, 

- do tác động của tàu thuyền của bên thứ ba. Người được bảo hiểm cam kết sẽ 

- chủ động và thường xuyên giữ liên hệ với cơ quan khí tượng thủy văn, nắm bắt thông tin về bão/ bão nhiệt đới 12 giờ trước khi xảy ra, 

- thực hiện những biện pháp đề phòng tổn thất thích hợp, nhằm phòng tránh bão/ bão nhiệt đới cho công trường thi công, các khu vực/ các phương tiện lưu kho, thiết bị và/ hoặc máy móc sau khi có cảnh báo bão của cơ quan khí tượng thuỷ văn, 

- tạo khoảng cách cho tàu bè qua lại đến công trường tối thiểu là 1000m. 

7 NMR7: Điều khoản loại trừ chất Amiăng


 Đơn bảo hiểm này loại trừ tất cả các khiếu nại và tổn thất trên cơ sở, gây ra bởi, trực tiếp hay gián tiếp phát sinh từ hoặc là hậu quả của, hoặc bất cứ cách nào có liên quan đến:

- Chất Amiăng 

- Bất cứ chất Amiăng thực sự hoặc được coi là liên quan đến thương tật hay thiệt hại dính líu đến việc sử dụng, có mặt, tồn tại, việc khám phá, di chuyển, loại trừ hoặc tránh khỏi của chất amiăng hoặc nguy cơ.

8. NMR 8: Điều khoản về chi phí dọn dẹp hiện trường

9. NMR 9: Điều khoản về chi phí chuyên gia
PHỤ LỤC 2

GIẤY YÊU CẦU BẢO HIỂM XÂY DỰNG

	1. Tên công trình 

(nếu công trình chia thành nhiều hạng mục, đề nghị ghi rõ hạng mục nào được bảo hiểm)
	

	
	

	
	

	
	

	2. Địa điểm công trình

Nước/Tỉnh/Huyện

Thành phố/Thị trấn/Xã
	

	
	

	
	

	
	

	3. Tên và địa chỉ của chủ đầu tư  (chủ giao thầu)
	

	
	

	
	

	4. Tên và địa chỉ của chủ thầu chính
	

	
	

	
	

	5. Tên và địa chỉ chủ thầu phụ
	

	
	

	
	

	6. Tên và địa chỉ của kỹ sư  tư vấn
	

	
	

	
	

	7. Nêu cụ thể công việc xây dựng 1*

( Đề nghị nêu cụ thể các

thông số kỹ thuật 2*)


	Kích thước (dài, cao, sâu, khoảng cách, số tầng )

	
	

	
	

	
	Loại móng và mức độ đào sâu nhất: 

	
	

	
	Phương pháp xây dựng: 

	
	

	
	Vật liệu xây dựng : 

	
	

	8. Chủ thầu có kinh nghiệm trong việc xây dựng hay trong phương pháp xây dựng công trình loại này không ?


	

	
	                                                                              có                   không

	
	

	
1* Đối với cảng, cầu cảng, đà, đường hầm, đập, đường xá, sân bay, hệ thống cấp thoát nước, cầu cống 


     cần khai thêm bản câu hỏi bổ sung riêng.


2*  Nếu cần thiết ghi thành một bản riêng


	9. Thời gian bảo hiểm
	Bắt đầu khởi công 

	
	Thời gian xây dựng      


tháng

	
	Ngày hoàn thành 

	
	Thời hạn bảo hành   


tháng

	10. Các công việc nào do các

nhà thầu phụ tiến hành?
	

	
	

	
	

	
	

	11. Các rủi ro đặc biệt
	Cháy, nổ ? 

	
	Lũ, lụt ? 

	
	Đất lở, bão, gió lốc ? 

	
	Nổ mìn ? 

	
	Rủi ro khác

	
	

	
	Núi lửa, sóng thần ? 

	
	Đã có động đất xảy ra ở vùng này chưa ? 

	
	Nếu có nêu rõ cường độ (Mercalli)                            độ lớn (Richter)

	
	Thiết kế của công trình được bảo hiểm có

dựa trên các qui định về kiến trúc tại                                              

vùng có động đất không ? 



có              không  

	
	Tiêu chuẩn thiết kế có cao hơn                                        

thiết kế qui định không ?



có              không

	12. Trạng thái đất đai
	Đá                  Sỏi                  Cát               Đất sét                 Đất mượn

	
	Điều kiện đất đai khác

	
	Có các khiếm khuyết địa chấn

trong khu vực không?        



có              không

	13. Mực nước ngầm
	Độ sâu từ mặt đất                          mét

	14. Sông, hồ, biển... gần nhất
	Tên  

	
	Khoảng cách (tới công trình) 

	
	Mực nước                           Thấp nhất                         Trung bình

	
	Mực nước cao nhất ghi nhận được                     vào ngày

	15. Điều kiện khí tượng
	Mùa mưa từ                 tới 

	
	Lượng mưa cao nhất (mm) trong            1 giờ            1 ngày          1 tháng                                                                                         

	
	Rủi ro bão                                           thấp                trung bình               cao

	16. Có yêu cầu bảo hiểm cả cho phụ phí đặc biệt làm thêm giờ, làm đêm, làm trong ngày lễ không?
	Có 


Không 

	
	 Giới hạn trách nhiệm  

	
	

	17. Có yêu cầu bảo hiểm  trách nhiệm đối với người thứ ba không?
	Có


Không

	
	Giới hạn trách nhiệm

	
	

	Chủ thầu đã được BH bằng một đơn BH trách nhiệm đối với người thứ ba riêng không?
	Có


Không

	
	 Giới hạn trách nhiệm

	
	

	18. Nêu rõ các ngôi nhà hay các tài sản xung quanh có thể bị ảnh hưởng bởi công việc xây dựng (đào đất, đống cọc, lún, rung, giảm mực nước ngầm.....)
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	19. Có yêu cầu bảo hiểm các ngôi nhà và/hoặc các công trình kiến trúc có sẵn trên hay nằm kề sát bên công trường, thuộc sở hữu, chăm nom hay coi sóc của chủ thầu hay chủ đầu tư, cho các thiệt hại phát sinh do hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của công việc xây dựng không?
	 Có 


Không

	
	 Giới hạn trách nhiệm

	
	Miêu tả chính xác ngôi nhà/các công trình kiến trúc đó

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	20. Nêu rõ số tiền và giới hạn trách nhiệm cần thiết muốn bảo hiểm 
	
	 Loại tiền:

	Phần I

Thiệt hại vật chất


	Hạng mục được bảo hiểm
	Số tiền bảo hiểm

	
	1. Giá trị công trình (Tất cả công việc vĩnh cửu hay tạm thời, trong đó bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu)
	

	
	
1.1. Giá trị hợp đồng

	

	
	
1.2. Nguyên vật liệu hay hạng 

 
       mục do chủ đầu tư cung cấp
	

	
	2. Trang thiết bị xây dựng 





	

	
	3. Máy móc xây dựng 

(Đề nghị kèm theo danh sách) 

	

	
	4. Chi phí dọn dẹp vệ sinh


	

	
	Tổng số tiền được bảo hiểm theo phần I 
	

	
	

	
	Các rủi ro đặc biệt được bảo hiểm
	Giới hạn trách nhiệm

	
	 Động đất, núi lửa, sóng thần 

Có


Không
	

	
	 Bão, lốc, lũ, lụt, đất lở


Có


Không

	

	Phần II

Trách nhiệm đối với người

thứ ba
	Đối tượng dược bảo hiểm                                
	Giới hạn trách nhiệm

	
	1. Thương tật



	

	
	
1.1. Cho mỗi người

	

	
	
1.2. Tổng số
	

	
	2. Thiệt hại tài sản
	

	
	
	

	
	Tổng giới hạn theo Phần II

	


 






    …,  ngày       tháng         năm

 






        Người yêu cầu bảo hiểm
PHỤ LỤC 3
GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM XÂY DỰNG 

	Tên và địa chỉ Người được bảo hiểm


	Tên công trình:

Địa điểm công trình:


	

	Phần I- Thiệt hại vật chất
	
	

	
	Các hạng mục được bảo hiểm
	Giá trị bảo hiểm
	Mức khấu trừ

	
	1. Công việc xây dựng

(Công trình chính và tạm thời, bao gồm tất cả nguyên liệu liên quan)

1.1 Giá trị hợp đồng xây dựng

1.2 Nguyên liệu hay hạng mục do chủ công trình cung cấp

2. Trang thiết bị xây dựng

3. Máy móc xây dựng

4. Chi phí dọn dẹp  mảnh vỡ


	
	

	Tổng số tiền bảo hiểm của Phần I
	
	

	
	Rủi ro
	Hạn mức bồi thường (1)
	Mức khấu trừ

	
	Động đất, nứi lửa,

Sóng thần

Bão tố, gió lốc, lũ lụt,

Đất lở


	
	

	
	(1) Hạn mức bồi thường về mỗi và mọi mất mát hay thiệt hại và/hoặc hàng loạt mất mát hay thiệt hại nảy sinh từ một sự cố



	Phần II - Trách nhiệm đối với người thứ ba

	
	Hạng mục được bảo hiểm
	Hạn mức bồi thường (2)
	Mức khấu trừ

	
	1. Thương tật

1.1 Cho một người

1.2 Cho tổng số người

2. Thiệt hại tài sản


	
	

	
	(2) Hạn mức bồi thường về mỗi và mọi mất mát hay thiệt hại và/hoặc hàng loạt mất mát hay thiệt hại nảy sinh từ một sự cố



	Thời hạn bảo hiểm

(Tuỳ thuộc vào điều khoản liên quan đến thời hạn bảo hiểm)

Từ ngày      tháng      năm             đến ngày     tháng     năm   



	Kèm theo giấy chứng nhận bảo hiểm này là Giấy yêu cầu bảo hiểm số:

Các văn bản điều khoản sửa đổi bổ sung được đính kèm và là bộ phận của hợp đồng bảo hiểm 




PHỤ LỤC 4

BIỂU PHÍ BẢO HIỂM XÂY DỰNG
(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


I. Phí bảo hiểm thiệt hại vật chất:


1. Đối với các công trình có giá trị dưới 50 triệu Đô la Mỹ:

	Mã hiệu
	Loại công 
	Phí cơ bản
(‰ GTCT
	Phụ phí (‰ GTCT theo năm)
	Mức
	Thời gian xây 

	
	trình xây dựng
	theo thời gian xây dựng tiêu chuẩn)
	Rủi ro động đất (tính theo độ nhậy cảm của công trình)
	Rủi ro lũ
	khấu trừ

(loại)
	dựng tiêu chuẩn

(tháng)

	1000
	Nhà ở không có tầng hầm
	
	
	
	
	

	1010
	Nhà tới 2 tầng (cấu trúc xây dựng nhẹ)
	2,00
	C
	0,10
	M
	9

	1011
	Nhà tới 2 tầng (cấu trúc xây)
	1,60
	C
	0,10
	M
	9

	1110
	Nhà có 1 tầng hầm cao tới 5 tầng
	1,90
	C
	0,15
	M
	12

	
	từ 6-12 tầng
	0,06/1 tầng
	E
	
	M
	18

	
	từ 13-25 tầng
	0,05/1 tầng
	F
	
	M
	24

	1111
	Nhà có 2-3 tầng hầm cao 5 tầng
	2,20
	C
	0,25
	M
	12

	
	Từ 6-12 tầng
	0,06/1 tầng
	E
	
	M
	18

	
	Từ 13-25 tầng
	0,05/1 tầng
	F
	
	M
	24

	2000
	Trụ sở và hội trường
	
	
	
	
	

	2100
	Trụ sở làm việc
	
	
	
	
	

	2110
	Trụ sở văn phòng và ngân hàng không có hoặc có một tầng hầm cao tới 5 tầng
	2,00
	C
	0,15
	M
	12

	
	Từ 6-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	18

	
	Từ 13-25 tầng
	0,06/1 tầng
	F
	
	M
	24

	2111
	Trụ sở văn phòng và ngân hàng có 2-3 tầng hầm cao tới 5 tầng 
	2,30
	C
	0,25
	M
	12

	
	Từ 6-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	18

	
	Từ 13-25 tầng
	0,06/1 tầng
	F
	
	M
	24

	2120
	Cửa hàng bách hoá cao 3 tầng không có hoặc có 1 tầng hầm
	2,40
	C
	0,15
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2121
	Cửa hàng tổng hợp cao tới 3 tầng có 2-3 tầng hầm
	2,50
	C
	0,25
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2130
	Trường học, ký túc xá, nhà trẻ không có hoặc có 1 tầng hầm cao tới 3 tầng 
	2,10
	C
	0,15
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2131
	Trường học, ký túc xá, nhà trẻ với 2-3 tầng hầm 
	
	
	
	
	

	
	cao tới 3 tầng
	2,30
	C
	0,25
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2140
	Trường đại học không hay có một tầng hầm cao 3 tầng
	2,30
	C
	0,15
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	
	Trường đại học có 2-3 tầng hầm cao tới 3 tầng
	2,50
	C
	0,25
	M
	18

	
	Từ 4-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2150 
	Gara không có hay có một tầng hầm cao tới 2 tầng
	2,40
	C
	0,20
	M
	18

	
	Từ 3-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	 
	Gara có 2-3  tầng hầm cao tới 2 tầng
	2,60
	C
	0,30
	M
	18

	
	Từ 3-12 tầng
	0,07/1 tầng
	E
	
	M
	24

	2160
	Gara ngầm với 2 tầng ngầm
	2,60
	D
	0,30
	M
	18

	
	Gara ngầm với 3 tầng ngầm
	3,12
	D
	0,50
	M
	24

	
	Gara ngầm với 4 tầng ngầm
	3,70
	D
	0,50
	M
	24

	
	Gara ngầm với 5 tầng ngầm
	4,50
	D
	0,50
	M
	30

	2170
	Bệnh viện, trạm điều dưỡng không có hay có 1 tầng ngầm cao 3 tầng
	2,40
	C
	0,20
	M
	24

	
	Từ 4-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	30

	
	Bệnh viện, trạm điều dưỡng có 2-3 tầng ngầm cao 3 tầng
	2,70
	C
	0,30
	M
	24

	
	Từ 4-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	30

	2190
	Khách sạn và nhà hàng không hay có 1 tầng hầm cao tới 5 tầng
	2,50
	D
	0,15
	M
	18

	
	Từ 6-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	24

	
	Từ 13-25 tầng
	0,07/1 tầng
	F
	
	M
	30

	
	Khách sạn và nhà hàng có 2-3 tầng hầm cao tới 5 tầng
	2,70
	D
	0,25
	M
	18

	
	Từ 6-12 tầng
	0,08/1 tầng
	E
	
	M
	24

	
	Từ 13-25 tầng
	0,07/1 tầng
	F
	
	M
	30

	2200 
	Hội trường 
	
	
	
	
	

	2210
	Nhà hát, phòng hoà nhạc, rạp chiếu phim
	3,00
	E
	0,20
	M
	18

	2220
	Triển lãm và phòng họp
	3,60
	E
	0,20
	M
	18

	2240
	Phòng tập thể dục thể thao cao tới 20 m
	2,70
	E
	0,15
	M
	18

	2250
	Bể bơi trong nhà (có mái che) cao 20 m
	3,20
	E
	0,20
	M
	18

	2270
	Nhà chứa máy bay cao tới  25 m
	4,10
	E
	0,20
	M
	18

	3000 
	Công trình công nghiệp
	
	
	
	
	

	3100 
	Nhà máy xí nghiệp
	
	
	
	
	

	3110 
	Xí nghiệp cao tới 3 tầng
	2,80
	C
	0,15
	M
	12

	
	Từ 4-6 tầng
	0,07/1 tầng
	D
	
	M
	18

	3120
	Xí nghiệp với mái hình răng cưa cao tới 20 m
	2,70
	D
	0,02
	M
	12

	3210 
	Kho lạnh cao tới 3 tầng
	2,80
	D
	0,15
	M
	18

	
	Từ 4-6 tầng
	0,80/1 tầng
	D
	
	M
	18

	3220
	Nhà kho cao tới 3 tầng
	2,80
	C
	0,15
	M
	12

	
	Từ 4-6 tầng
	0,08/1 tầng
	D
	
	M
	18

	3550 
	Nhà máy điện Diezen
	3,20
	D
	0.20
	M
	24

	4000
	Tháp, thùng chứa 
	
	
	
	
	

	4110
	Tháp nước 
	
	
	
	
	

	
	 - Sức chứa tới 200 m3
	3,40
	E
	0,20
	M
	12

	
	- Sức chứa tới 500 m3
	3,60
	F
	0,25
	M
	18

	
	- Sức chứa tới 1000 m3
	3,90
	G
	0,25
	M
	24

	4200 
	Thùng chứa  
	
	
	
	
	

	
	- Cao tới 15m
	3,10
	E
	0,20
	M
	12

	
	- Cao tới 30 m
	3,40
	F
	0,20
	M
	18

	5000 
	Công tác chuẩn bị, làm  đường, sân bay
	
	
	
	
	

	5100
	Công tác chuẩn bị: san, đắp nền, đào hố, đóng cọc
	2,00
	C
	0,20
	N
	12

	5200
	Đường quốc lộ, đường liên tỉnh (không có các công trình phụ)
	4,00
	C
	0,20
	N
	

	5201 
	Các sân bãi (bãi đỗ xe, sân trong nhà)
	2,00
	C
	0,15
	N
	12

	5210
	Đường phố (nằm trong các quận, huyện nội, ngoại thành phố hoặc các tỉnh)
	2,00
	C
	0,15
	N
	12

	5400
	Sân bay (không bao gồm nhà cửa), chỉ đối với đường băng, đường lăn bánh,  đường tắc-xi
	2,00
	C
	0,25
	N
	12

	6000
	Công trình cung cấp nước: kênh, hồ chứa nước, cửa van, cửa cống
	6,5
	C
	0,30
	N
	

	6200
	Đê, đập, kè, cầu cảng
	10,0
	C
	0.30
	N
	

	8200 
	Cầu
	
	
	
	
	

	8210
	Cầu bêtông cốt sắt dưới 50m
	5,50
	F
	0,25
	N
	24

	
	Cầu bêtông cốt sắt từ  50 m đến 100m
	6,80
	F
	0,25
	N
	30

	
	Cầu bêtông cốt sắt trên 100m
	7,80
	F
	0,25
	N
	38

	9000
	Hệ thống cống, hệ thống thoát nước, đường ống trạm xử lý nưóc, hệ thống cấp nước...
	
	
	
	
	

	9110
	Hệ thống cống phải đào sâu tới 3 m
	3,50
	C
	0,30
	N
	12

	9120 
	Đường ống ngầm (khí, nước, cống thoát nước) phải đào sâu tới 3m
	3,50
	C
	0,30
	N
	12

	9200 
	Trạm xử lý nước thải
	3,50
	C
	0,35
	N
	12

	9300
	Trạm bơm (chỉ áp dụng cho trạm phát)
	2,80
	C
	0,25
	N
	12

	9400
	Bể chứa nước trên mặt đất
	
	
	
	
	

	9410
	Bể chứa nước
	
	
	
	
	

	
	với sức chứa tới 250m3
	2,70
	C
	0,15
	N
	6

	
	với sức chứa từ 250-500m3
	2,90
	C
	0,20
	N
	9

	
	với sức chứa từ 500-1000m3
	3,10
	D
	0,25
	N
	12

	
	với sức chứa từ 1000-2500m3
	3,30
	E
	0,25
	N
	18

	9420
	Bể chứa nước ngầm với sức chứa tới 250 m3
	2,90
	C
	0,20
	N
	6

	     
	 từ  250- 500m3
	3,10
	C
	0,25
	N
	9

	
	 từ  500-1000m3
	3,30
	C
	0,30
	N
	12

	
	 từ 1000-2500m3
	3,30
	C
	0,35
	N
	18

	9500 
	Trạm xử lý nước
	3,10
	C
	0,25
	N
	24



2. Đối với các công trình có giá trị từ 50 triệu Đô la Mỹ trở lên:


Phí bảo hiểm  sẽ do doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận và được xác định trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm của một công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm được các tổ chức định giá quốc tế xếp hạng có khả năng tài chính tốt (Standard & Poor's xếp hạng từ BBB trở lên, Moody's xếp hạng từ A trở lên…) cung cấp. 

II. Phí bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba:

Phí bảo hiểm của phần trách nhiệm đối với người thứ ba được tính bằng 5% phí bảo hiểm của phần bảo hiểm  thiệt hại vật chất, với hạn mức trách nhiệm không vượt quá 50% giá trị công trình được bảo hiểm ở phần thiệt hại vật chất và tối đa không quá 3 triệu Đô la Mỹ. Tỷ lệ phí bảo hiểm này chỉ áp dụng với điều kiện bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm thiệt hại vật chất và trách nhiệm đối với người thứ ba trong cùng một hợp đồng bảo hiểm.

Trong trường hợp hạn mức trách nhiệm vượt quá giới hạn trên hoặc bên mua bảo hiểm tham gia bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba bằng một hợp đồng bảo hiểm riêng biệt, phí bảo hiểm sẽ do doanh nghiệp và bên mua bảo hiểm  thoả thuận. 

PHỤ LỤC 5

PHỤ PHÍ BẢO HIỂM XÂY DỰNG
(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


I. Biểu phụ phí rủi ro động đất:

	Độ nhạy cảm của
	Phụ phí rủi ro động đất

	công trình
	Khu vực 0
	Khu vực I

	C

D

E

F

G
	0

0

0

0

0
	0,20

0,22

0,24

0,26

0,30



II. Phân chia khu vực động đất

Khu vực 1: Bao gồm các tỉnh: Sơn La, Lao Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hoà Bình, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên.


Khu vực 0: Bao gồm các tỉnh còn lại.

Ghi chú: C, D, E, F, G là các ký hiệu quy định về độ nhạy cảm của công trình.

PHỤ LỤC 6

MỨC KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI PHẦN THIỆT HẠI VẬT CHẤT.

(Được ban hành theo Quyết định 33/2004/ QĐ – BTC)

Làm cơ sở để các doanh nghiệp bảo hiểm, chủ đầu tư, chủ thầu tham khảo


1. Đối với các công trình có giá trị dưới 50 triệu Đô la Mỹ:

	Giá trị bảo hiểm  (USD)
	Mức khấu trừ loại "M"
	Mức khấu trừ 

cloại "N"

	
	Đối với rủi ro thiên tai
	Đối với rủi ro khác
	Đối với ro ro thiên tai
	Đối với rủi  ro khác

	Tới        500.000

           1.000.000

           5.000.000

         30.000.000

         50.000.000
	5.000

7.500

10.000

15.000

25.000
	1.000

1.500

3.000

4.000

 5.000
	 7.500

10.000

15.000

25.000

35.000
	2.000

2.000

4.000

7.500

10.000


2. Đối với các công trình có giá trị từ 50 triệu Đô la Mỹ trở lên:


Mức khấu trừ sẽ do Người bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thoả thuận, được xác định trên cơ sở mức khấu trừ tương ứng với giá trị công trình của một công ty đứng đầu nhận tái bảo hiểm được các tổ chức định giá quốc tế xếp hạng có khả năng tài chính tốt (Standard & Poor's xếp hạng từ BBB trở lên, Moody's xếp hạng từ A trở lên…) cung cấp. 

Ghi chú: M, N là các ký hiệu quy định về loại mức khấu trừ.
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